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FESS do viêm xoang mạn cũng như corticoide tại chỗ 
trong thời gian ngắn phối hợp súc rửa bằng nước 
muối sinh lý kéo dài vài tuần. Đối với các trường hợp 
quả cầu nấm tái phát ở bệnh nhân có bệnh lý miễn 
dịch, một số tác giả đề nghị điều trị kháng nấm hệ 
thống bổ sung như itraconasole, đặc biệt nếu có hiện 
tượng hủy xương xảy ra. Lý do cơ bản cho việc điều 
trị kháng nấm này được quan sát ở các bệnh nhân có 
suy giảm miễn dịch đã được phẫu thuật quả cầu nấm 
xoang bướm.  

TIÊN LƯỢNG 
Phẫu thuật điều trị cho hiệu quả cao nhất, sự tái 

phát rất hiếm khi xảy ra cũng đã được mô tả sau phẫu 
thuật Caldwell. Bệnh có khả năng tái phát nếu không 
loại trừ toàn bộ khối nấm khỏi xoang, vì vậy để phòng 
ngừa tái phát nhất thiết phải lấy hết khối nấm. Bệnh 
tái phát hoặc kéo dài thường được phát hiện trong khi 
nghiên cứu những triệu chứng tái diễn như chảy dịch 
cửa mũi sau và thường được chẩn đoán từ 2-4 năm 
sau phẫu thuật.  

Cần theo dõi lâm sàng và nội soi các trường hợp 
kéo dài hoặc tái phát có những triệu chứng hoặc dấu 
hiệu bất thường qua nội soi mũi. Trên 86% trường hợp, 
niêm mạc xoang viêm trở lại bình thường qua nội soi.  

BIẾN CHỨNG 
Nếu không được điều trị, quả cầu nấm có thể dẫn 

đến nhiều biến chứng, thường nhất là viêm xoang 
nhiễm trùng tái diễn, điều này có thể do khối nấm có 
tác dụng như một vật lạ trong xoang, u nhầy và u 
nhầy mủ cũng thường gặp. Các biến chứng thần kinh 
bao gồm viêm thần kinh thị, ophthalmoplegia và đột 
qụi. Nếu hiện tượng suy giảm miễn dịch phát triển, 
hiện tượng không xâm lấn sẽ biến thành xâm lấn. 

Các biến chứng do phẫu thuật cũng tương tự như 
phẫu thuật FESS trong viêm xoang mạn. Y văn cũng 
cho thấy có 3 bệnh nhân có quả cầu nấm xoang 
bướm đã chết do xuất huyết nội sọ trong vòng một 
tháng sau phẫu thuật. Trong trường hợp quả cầu nấm 
xoang hàm, triệu chứng đau răng tạm thời và chảy 
dịch cửa mũi sau có thể xuất hiện nhưng sẽ phục hồi 
hoàn toàn trong vòng một năm được xem như là một 
quy luật. 

KẾT LUẬN 
Viêm xoang quả cầu nấm được nghĩ nhiều trong 

những trường hợp khó điều trị hoặc viêm xoang một 
bên tái diễn. CT scan là phương pháp chọn lựa trong 
chẩn đoán. Mặc dù không có các dấu hiệu bệnh lý 
điển hình như mờ xoang đồng nhất, thường xoang 
hàm có những ổ tăng độ sáng và hiếm khi có hiện 
tượng xơ xương xoang. Hiện nay FESS là phương 
pháp điều trị chọn lựa và cho kết quả rất ngoạn mục, 
ít tai biến nhất. Liệu pháp kháng nấm khu trú hoặc hệ 
thống là không cần thiết. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Abzug MJ, Walsh TJ. Interferon-gamma and 

colony-stimulating factors as adjuvant therapy for 
refractory fungal infections in children. Pediatr Infect Dis 
J 2004;23:769-773.  

2. Davis LJB, Kita H. Pathogenesis of chronic 
rhinosinusitis: Role of airborne fungi and bacteria. 
Immunol Allergy Clin North Am 2004;24;59-73.  

3. DeShazo RD, O’Brien M, Chapin K, Soto-Aguilar 
M, Swain R, Lyons M, Bryars WC Jr, Alsip S. Criteria for 
the diagnosis of sinus mycetoma. J Allergy Clin Immunol 
1997;99:475-485.  

4. Gillespie MB, O’Malley BW. An algorithmic 
approach to the diagnosis and management of invasive 
fungal rhinosinusitis in the immunocompromised patient. 
Otolaryngol Clin North Am 2000;33:323-334.  

5. Hallett R, Naguwa SM. Severe rhinosinusitis. Clin 
Rev Allergy Immunol 2003;25:177-190.  

6. Hubel K, Dale DC, Liles WC. Therapeutic use of 
cytokines to modulate phagocyte function for the 
treatment of infectious diseases: Current status of 
granulocyte colony-Stimulating Factor, Granulocyte-
Macrophage Colony-Stimulating Factor, Macrophage 
Colony-Stimulating Factor, and Interferon Gamma. J 
Infect Dis 2002;185:1490-1501.  

7. Kennedy CA, Adams GL, Neglia JP, Giebink GS. 
Impact of surgical treatment on paranasal fungal 
infections in bone marrow transplant patients. 
Otolaryngol Head Neck Surg 1997;116: 610-616  

8. Thrasher RD, Kingdom TT. Fungal infections of 
the head and neck: an update. Otolaryngol Clin North 
Am 2003;36:577-594. 

 
TRƯỜNG HỢP NF TÍP 2 PHÁT HIỆN MUỘN 

 
Lê Trọng Khoan - Trường ĐHYD Huế 

 

TÓM TẮT 
Chúng tôi giới thiệu bệnh nhân nữ, 45 tuổi, được 

phát hiện bệnh NF 2. NF 2 là bệnh di truyền tính trội, 
do bất thường nhiểm sắc thể 22, tỉ lệ mắc bệnh 
khoảng 1/50.000. 

Bệnh nhân được khám siêu âm bụng; chụp x 
quang sọ, cột sống; chụp cắt lớp vi tính và cộng 
hưởng từ sọ não. Phát hiện u tế bào schwann dây VIII 
hai bên, u màng não trong sọ nhiều vị trí. 

Cần phát hiện sớm và tổng kê đầy đủ các thương 
tổn ở tuổi thiếu niên để điều trị tích cực. 

Từ khoá: NF 2, bệnh di truyền tính trội. 
summary 
A 45 year-old female admitted to Hue University 

Hospital was diagnosed with Neurofibromatosis type 
2. This is an autosomal dominant disorder linked to 
the chromosome 22, accounting for 1/50000 in the 
population. 

Abdominal ultrasonogaphy, cranial and spinal X 
ray and CT scan and MRI were obtained. Bilateral 
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acoustic schwannomas of the VIII nerve and 
multifocal intracranial meningiomas were detected on 
CT scan and MRI studies. Early identification of this 
disorder is necessary for an active treatment. 

Keywords: Neurofibromatosis type 2.  
Mở đầu 
Bệnh u xơ thần kinh (Neurofibromatose) thuộc 

nhóm bệnh loạn sản thần kinh da (phacomatose), là 
bệnh di truyền, tính trội, bao gồm các loại u bẩm sinh 
và các dị dạng kết hợp. Các cơ quan thường bị tổn 
thương: hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh ngoại 
vi, các tạng, mô xương, da. Chụp cắt lớp vi tính, cộng 
hưởng từ là những phương tiện chẩn đoán chủ yếu, 
đồng thời tổng kê các thương tổn thần kinh, cột sống 
và hệ cơ xương. Chẩn đoán hình ảnh giúp chẩn đoán 
sớm, từ đó hướng đến nghiên cứu sâu về lâm sàng và 
chẩn đoán về gen. Phacomatose bao gồm bệnh u xơ 
thần kinh, u thần kinh đệm (gliome) ở não tủy, thần 
kinh thị, u màng não, bệnh xơ củ Bourneville, bệnh 
Von Hippel-Lindau, Bệnh Sturge-Weber, hội chứng 
Gorlin, Hemangioblastome trong não và tủy, 
Hamartome não... 

Neurofibromatose (NF) về mặt lâm sàng có 8 típ, 
nhưng típ 1 và típ 2 chiếm 99%.  

Bệnh u xơ thần kinh típ 1 (NF 1) chiếm khoảng 
90%, do bất thường ở nhiểm sắc thể 17, tỉ lệ mắc 
bệnh ở trẻ em là 1/2000-4000. NF 1 còn được gọi 
bệnh von Recklinghausen, được định nghĩa là rối loạn 
liên quan thần kinh da, dạng u di truyền, đặc trưng là 
u xơ thần kinh rải rác, hamartome trong não, các loại 
u lành và ác tính khác. Tuổi thọ trung bình 67 tuổi. 

Bệnh u xơ thần kinh típ 2 (NF 2) chiếm khoảng 
10%, do bất thường nhiểm sắc thể 22, tỉ lệ mắc bệnh 
NF 2 ở trẻ em là 1/40.000-50.000. NF 2 còn được gọi 
bệnh u xơ thần kinh thính giác hai bên, bệnh u xơ 
thần kinh trung tâm. NF 2 được định nghĩa là hội 
chứng di truyền gây nên nhiều u tế bào schwann các 
dây thần kinh sọ não, u màng não và u tuỷ sống. Tuổi 
thọ trung bình 35 tuổi. 

Nhân 1 trường hợp NF típ 2, đến khám tại bệnh 
viện trường ĐHYK Huế, phát hiện muộn, không điều 
trị và tử vong sau 1 tháng; chúng tôi tìm hiểu một số 
dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh; thông báo và trao đổi 
thêm về bệnh lý phức tạp này. 

Bệnh nhân và kết quả khám lâm sàng, 
cận lâm sàng 

1. Bệnh nhân. 
Nguyễn thị H, 45tuổi, ở tại 47 Đạm Phương, Tây 

lộc, thành phố Huế 
Lý do đi khám bệnh: đau đầu tăng dần và yếu dần 

nửa người trái 
Bệnh nhân được đưa đi khám bệnh tại bệnh viện 

trường ĐHYK Huế  
2. Khám lâm sàng. 
- Tiền sử: Bệnh nhân mất khả năng lao động từ 

tuổi trưởng thành; không lập gia đình. 
Đau đầu nhiều đợt, không động kinh; giảm thính 

lực hai bên và mù mắt phải từ tuổi thiếu niên 
Một năm trở lại ăn uống kém, ăn không ngon 

miệng. 

Từ một tháng trước khi khám bệnh, đau đầu tăng 
dần, yếu dần nửa người bên trái, mất thăng bằng.  

Mẹ bệnh nhân bị giảm thính lực nặng hai bên, 
hiện còn sống 

- Khám bệnh nhân: 
Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Mạch 75l/phút; 

370C, huyết áp 100/60 mmHg 
Tim phổi không nghe âm bệnh lý. Bụng mềm 

không sờ thấy u cục. 
Không thấy nốt sắc tố da, không thấy tàng nhang 

trên da vùng nách và vùng bẹn.  
Cột sống không gù vẹo, không có biểu hiện chèn 

ép tuỷ hay rễ thần kinh 
Khám các dây thần kinh sọ não: mất khứu giác; mắt 

trái mù, mắt phải nhìn rõ, hai mắt không đục thuỷ tinh 
thể; mất thính lực hai bên; liệt mặt trung ương bên trái. 

Yếu nửa người trái, đi loạng choạng mất thăng 
bằng; trương lực cơ bên trái giảm, Babinski dương tính 
bên trái 

3. Khám cận lâm sàng. 
- Công thức máu bình thường 
- Phim X quang phổi, X quang cột sống ngực, X 

quang cột sống thắt lưng bình thường.  
- Phim X quang sọ: kích thước và hình dạng sọ 

không biểu hiện bất thường rõ; đặc xương tấm bản 
trong xương trán, xương đỉnh; tiêu xương trán; không 
thấy hình ảnh dấu ấn ngón tay. 

- Siêu âm bụng: sỏi thận hai bên, không ứ nước 
đài bể thận 

- Phim cắt lớp vi tính sọ não không tiêm cản 
quang tĩnh mạch: 

Có 2 khối đặc tròn, đường kính trên 3cm, ở vùng 
đỉnh phải và trán trái, sát liềm não, bờ khá rõ, tăng tỉ 
trọng tự nhiên (45H), kém đồng nhất, vôi hóa lấm tấm 
nhỏ lan toả (64H) và ít nốt vôi hoá lớn ngoại vi.  

Hình ảnh đặc xương, dày tấm bản trong xương 
trán, xương đỉnh hai bên; tiêu xương khu trú tấm bản 
trong xương trán bên trái. Rộng ống tai trong. 

Không thấy thiểu sản xương bướm. 

  
Phim sọ nghiêng CLVT không tiêm cản quang 

 
CLVT cửa sổ xương  
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- Phim cộng hưởng từ sọ não, trước và sau tiêm 
gadolinium tĩnh mạch:  

Rất nhiều khối u đặc, to nhỏ không đều, khối lớn 
nhất đường kính trên 4 cm, tiếp giáp với vòm sọ, liềm 
não, lều tiểu não. Các khối này đồng tín hiệu và khá 
đồng nhất trên xung T1, tăng tín hiệu đồng nhất trên 
xung T2 và FLAIR, ngấm thuốc gadolinium mạnh 
đồng đều. Bờ các khối u đều, rõ nét, hình ảnh đuôi 
màng cứng điển hình; hình ảnh dày màng não, liềm 
não và lều tiểu não nhiều vị trí. Có 2 khối ở góc cầu 
tiểu não, đồng tín hiệu nhu mô não và khá đồng nhất 
trên xung T1, tăng tín hiệu đồng nhất trên xung T2 và 
FLAIR, ngấm thuốc gadolinium mạnh đồng đều, bờ 

đều rõ, đường kính 2,5 cm và 4 cm, xuất phát từ ống 
tai trong và làm rộng ống tai trong hai bên. 

Không thấy hình ảnh phù não kế cận các khối u; 
hay hình ảnh xâm lấn nhu mô não. 

Dày tấm bản trong xương sọ vùng trán, đỉnh; tiêu 
xương sọ khu trú vùng trán bên trái. 

Hình ảnh choán chỗ mạnh trong sọ, vùng trên và 
dưới lều tiểu não. 

Không thấy u màng não ở rảnh khứu giác, vùng 
trên yên, cạnh xương bướm. 

Không thấy thấy hình ảnh u não. 
Không thấy thấy hình ảnh u dây thần kinh thị giác 

và dây thần kinh sọ não khác. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
CHT, coronal, T1 gado   

 
 
Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh u xơ thần kinh 

típ 2 (NF 2), xin về và mất tại nhà sau 1 tháng, trong 
tình trạng tăng áp nội sọ mạnh và suy kiệt nhưng 
không rõ nguyên nhân chính xác. 

3. Nhận xét  
Bệnh u xơ thần kinh là bệnh bẩm sinh tiến triển 

thời gian dài không triệu chứng; biểu hiện bệnh 
thường ở tuổi 10-20. Do điều kiện gia đình và xã hội, 
bệnh nhân không được phát hiện bệnh sớm và chăm 
sóc y tế tốt; cho nên tình trạng bệnh lúc phát hiện 
không còn khả năng điều trị tích cực. 

Bệnh có tính chất gia đình, 50% có tiền sử gia 
đình mắc cùng loại bệnh, như trong trường hợp bệnh 
nhân này có mẹ bị mất thính lực hai bên; do vậy cần 
khám bệnh cho cha mẹ anh chị em và con cái.  

Bệnh u xơ thần kinh nhất là típ 1, là bệnh lý phức 
tạp, tổn thương nhiều cơ quan như hệ thần kinh, 
mạch máu, hệ tiêu hoá, mắt, xương, da, thượng thận, 
tuyến phó giáp, trung thất, khí phế quản, phổi-màng 
phổi, sau phúc mạc… nên cần khám nhiều chuyên 

khoa để tổng kê đầy đủ thương tổn. Trong thông báo 
của ca bệnh này, còn thiếu sự khám chuyên khoa 
một cách toàn diện, kể cả chẩn đoán hình ảnh. 

Bệnh u xơ thần kinh típ 2, có tỉ lệ mắc bệnh rất 
thấp so với típ 1, với tổn thương thần kinh 100%, hiếm 
có tổn thương da và mắt; ngược với NF 1 có tổn 
thương thần kinh tỉ lệ thấp mà tổn thương da và mắt là 
chủ yếu. Dựa vào các tiêu chuẩn chẩn đoán sau đây 
để phân biệt hai típ:  

* Tiêu chuẩn chẩn đoán NF 2  
U tế bào schwann dây VIII hai bên, hoặc 
Có bà con trước 1 thế hệ mắc bệnh NF 2 và u tế 

bào schwann một bên, hoặc. Có bà con trước 1 thế 
hệ mắc bệnh NF 2 và 2 trong các loại tổn thương sau: 
u xơ thần kinh (neurofibroma), u màng não, u thần 
kinh đệm (glioma), u tế bào schwann (schwannoma), 
đục thuỷ tinh thể thiếu niên  

* Tiêu chuẩn chẩn đoán NF 1. Có ít nhất 2 tiêu 
chuẩn sau đây: 

ít nhất 6 nốt cà phê sữa trên 5 mm ở da 
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Hoặc 1 plexiform neurofibroma, hoặc ít nhất 2 
neurofibroma bất kỳ vị trí nào. 

ít nhất có 2 nốt Lisch (hamartome pigmentés de 
l’iris) 

Tàng nhang ở vùng nách và bẹn 
U thần kinh đệm dây thị giác 
Có bà con trước 1 thế hệ mắc bệnh NF 1 
Tổn thương xương đặc trưng (khớp giả xương dài, 

loạn sản xương bướm, gù cột sống cổ). 
Trong thông báo này bệnh nhân có u tế bào 

schwann dây VIII hai bên, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán 
NF 2; ngoài ra có nhiều u màng não nhiều ví trí màng 
cứng trong sọ, là dấu hiệu thường gặp trong NF 2. Có 
thể chẩn đoán phân biệt với u tế bào schwann nhiều 
vị trí, hay u màng não nhiều vị trí, vì ở bệnh nhân này 
vừa có u tế bào schwann và u màng não nhiều vị trí.  

NF 2 kết hợp u tế bào schwann được xếp phân độ 
I theo tổ chức y tế thế giới. 

Các dấu hiệu hình ảnh chỉ có thể gợi ý u màng 
não ác tính (ngấm thuốc cản quang không đồng đều, 
không ngấm thuốc cản quang vùng trung tâm, không 
có vôi hoá, bờ không rõ, bờ nhiều thuỳ, đường kính 
thẳng góc với vòm sọ hay liềm não lớn hơn đường 
kính mặt bám của u…) không thấy ở bệnh nhân này 
ngoại trừ chỉ mỗi dấu hiệu tiêu xương sọ. 

Chẩn đoán hình ảnh không phân biệt được u xơ 
thần kinh (neurofibroma) và u tế bào schwann 
(Schwannoma), nên cả hai loại được gọi chung là u 
bao thần kinh (nerve sheath tumors) hay u thần kinh 
(neurinoma). Về giải phẫu bệnh u tế bào schwann có 
nguồn gốc từ tế bào schwann bao quanh dây thần kinh 
(có thể phẫu thuật bóc tách khỏi dây thần kinh), u xơ 
thần kinh có nguồn gốc từ các tế bào schwann và các 
tế bào tạo xơ. Khác với u tế bào schwann thường đơn 
độc, u xơ thần kinh thường xuất hiện nhiều.  

Để khám xét hiệu quả các dây thần kinh sọ não, 
cần hình ảnh cộng hưởng từ chất lượng tốt vùng nền 
sọ, đặc biệt trên mặt phẳng coronal xung T1 có tiêm 
gadolinium. 

Bệnh nhân bị bệnh u xơ thần kinh (NF) cần được 
theo dõi. Bệnh nhân này tử vong trong tình trạng tăng 
áp nội sọ mạnh và suy kiệt, nhưng không có bằng 
chứng chính xác về nguyên nhân tử vong, do không 
có sự theo dõi và can thiệp về y tế.  

Tóm lại: nhân ca bệnh này chúng tôi thấy rằng 
bệnh lý NF tuy có tỉ lệ mắc bệnh không phải là hiếm ở 
trẻ em, nhưng thường chưa được gia đình và xã hội 
quan tâm phát hiện sớm ở tuổi thiếu niên, khi mới có 
biểu hiện triệu chứng đầu tiên như giảm thính lực, tổn 
thương da, mắt; nhằm có thể điều trị tích cực, cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Cần phải 
khám các thành viên trong gia đình, khám nhiều 
chuyên khoa, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh, để 
chẩn đoán và có thể tổng kê đầy đủ các thương tổn 
nhiều cơ quan.  
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tình hình sử dụng bao cao su và thuốc viên tránh thai 

của khách hàng thực hiện kế hoạch hoá gia đình  
tại 3 tỉnh Bắc Giang, Thanh Hoá, Kiên Giang (2006-2008) 

 
Lê Văn Bào, Phạm Văn Thao  

Học viện Quân y 
Tóm tắt 
Phân tích tình hình sử dụng bao cao su (BCS) và 

thuốc viên tránh thai của khách hàng (KH) thực hiện 
kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) tại 3 tỉnh Bắc Giang, 
Thanh Hoá, Kiên Giang (2006 - 2008), cho thấy: 

- Đối với KH sử dụng BCS tỷ lệ bỏ cuộc là 4,1% 
KH ở TT và 5,8% KH ở NT, lý do bỏ cuộc: sử dụng 
các BPTT khác, ngại đi mua, giảm khoái cảm… 

- Đối với KH sử dụng thuốc viên tránh thai tỷ lệ bỏ 
cuộc là 6,9% KH ở TT và 8,1% KH ở NT, lý do bỏ 

cuộc là: sử dụng BPTT khác, muốn có thêm con, sợ 
ảnh hưởng đến sức khoẻ… 

- Đại đa số (86,0% - 96,6%) khách hàng sử dụng 
BCS và thuốc viên tránh thai với mục đích tránh thai, 
tiếp theo là với mục đích phòng các bệnh STD đối với 
BCS và điều hoà kinh nguyệt đối với thuốc viên tránh 
thai. 

- Nguồn cung cấp BCS và thuốc viên TT cho KH 
chủ yếu là từ CTV dân số tiếp theo là mua ở hiệu 
thuốc và được cán bộ y tế cấp.  


